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abstract 

α-Fe2O3 powder has been  synthesised at low temperature (600
oC) by the combustion of gel 

prepared from polyvinyl alcohol (PVA) and iron nitrates. Factors affecting on process synthesis 

of nanometer oxides α-Fe2O3 including temperature of gel formation, molar ratio of 
concentration of ion metal  and the concentration of polyvinyl alcohol, temperature of calcining 
on structure and sizes were investigated. The crystalline process and the morphology of oxides 
particles were considered by X-Ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). 
Surface areas of oxides were determined by the BET (Brunaure-Emmet-Teller) method. Further 

thermal treatment at 400 - 700oC for 2 hours yields the single phase α-Fe2O3. It specific surface 
area is 35.5 m2/g for Fe2O3. 

 
I - MỞ ĐẦU 

Các vật liệu có kích thước nanomet, thường 
được gọi là vật liệu nano gần đây đã trở thành 
một trong những hướng nghiên cứu sôi nổi nhất 
trong các lĩnh vực vật lí chất rắn và hoá học. Với 
kích thước cỡ nanomet, vật liệu nano thể hiện 
nhiều tính chất khác biệt so với vật liệu dạng 
khối với các tính chất vốn có được nâng cao hơn 
so với vật liệu thông thường. Đặc biệt các vật 
liệu nano có hoạt tính xúc tác cao do diện tích 
bề mặt lớn và các vùng hoạt tính mạnh trên bề 
mặt. Vì vậy vật liệu nano được ứng dụng trong 
rất nhiều lĩnh vực như xúc tác, huỳnh quang, 
bảo vệ môi trường, y dược... [1 - 3].  

II - THỰC NGHIỆM 

- Các hoá chất sử dụng trong nghiên cứu đều 
là loại tinh khiết phân tích Fe(NO3)3.9H2O và 
polyvinyl ancol.  

- α-Fe2O3 được điều chế bằng phương pháp 

đốt cháy gel polyvinyl ancol (PVA). Dung dịch 
muối Fe(NO3)3 được khuấy trộn với dung dịch 
PVA theo tỉ lệ mol tương ứng. Hỗn hợp được gia 
nhiệt và khuấy liên tục trên máy khuấy từ cho 
đến khi hình thành gel trong suốt. Sấy khô gel 
và nung mẫu ở các nhiệt độ khác nhau trong hai 
giờ. 

- Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen được đo trên 

máy SIEMENS D5000 của Đức với 
α

λ
CuK

= 

1,5406 Å ở nhiệt độ phòng, góc quét 2θ = 0 - 
700, bước nhảy 0,030, điện áp 30 KV, cường độ 
ống phát 0,03 A. Kích thước hạt trung bình (nm) 
của oxit được tính theo phương trình Scherrer: 

θβ

λ

cos

.89,0
=r , trong đó: r  là kích thước hạt 

trung bình (nm), λ  là bước sóng αK của anot 

Cu (0,154056 nm), β  là độ rộng của pic ứng 

với nửa chiều cao của pic cực đại (FWHM) tính 
theo radian, θ  là góc nhiễu xạ Bragg ứng với 
pic cực đại (độ). 
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- ảnh vi cấu trúc và hình thái học của oxit 
được chụp bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) 
JEOL–5300 (Nhật Bản). 

- Diện tích bề mặt riêng của vật liệu được đo 
trên máy COULTER–SA 3100 của Mỹ bằng 
phương pháp hấp phụ N2 lỏng ở 77 K. 

- Hàm lượng sắt được xác định bằng phương 
pháp so màu với chất chỉ thị là o-phenaltrolin 
trên máy Pharmacia Biotech Novaspec II, Anh 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ mol Fe3+/PVA  

Điều chế các gel có tỉ lệ mol Fe3+/PVA lần 
lượt là 1/1; 1/2; 1/3; 2/ 1 và 3/1, ở 80oC. Sấy khô 
và nung gel ở 600oC trong 2 giờ. Ghi giản đồ 
nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu bột. Kết quả 
được trình bày trên hình 1. 

Kết quả cho thấy, ở các tỉ lệ mol Fe3+/PVA 
= 1/3; 2/1 và 3/1 đều thu được đơn pha α-Fe2O3  
nhưng có kích thước hạt tăng dần. Khi tăng 
lượng PVA lên thì kích thước hạt giảm. Chúng 
tôi cho rằng đó là do sự tăng mức độ đồng đều 
của các ion kim loại trong PVA làm cho quá 

trình cháy diễn ra thuận lợi hơn. Với tỉ lệ mol 
Fe3+/PVA là 1/3 thu được đơn pha của α-Fe2O3 
có kích thước hạt nhỏ nhất. Do vậy, đã lựa chọn 
tỉ lệ mol này cho các thí nghiệm tiếp theo.  

2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ tạo gel  

Điều chế các gel có tỉ lệ mol Fe3+/PVA = 
1/3, ở các nhiệt độ là 40, 60, 80 và 100oC. Sấy 
khô và nung gel ở 600oC trong 2 giờ. Ghi giản 
đồ nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu bột. Kết quả 
được chỉ ra ở hình 2. 

Từ hình 2 cho thấy, khi tạo gel ở 80 và 
100oC đều thu được đơn pha α-Fe2O3, tuy nhiên 
ở 100oC do quá trình tạo gel quá nhanh làm cho 
kích thước hạt lớn hơn. Do đó chúng tôi chọn 
nhiệt độ tạo gel tối ưu là 80oC. 

3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung 

Nhiệt độ nung mẫu là yếu tố rất quan trọng 
đối với sự hình thành pha và kích thước của các 
hạt oxit tạo thành. Để tìm được điều kiện nung 
thích hợp cho sự tạo thành α-Fe2O3 chúng tôi 
tiến hành ghi giản đồ phân tích nhiệt của gel 
giữa PVA và Fe(NO3)3 (hình 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu điều chế từ gel có tỉ lệ mol khác nhau 

G: Pha của γ-Fe2O3 
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Hình 2: Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu điều chế từ gel ở các nhiệt độ khác nhau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3: Giản đồ TGA của gel PVA và Fe(NO3)3 
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G: Pha của γ-Fe2O3 
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Hình 3 cho thấy sự giảm khối lượng của gel 

chủ yếu xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn 200oC. ở 
vùng nhiệt độ thấp hơn 150oC xảy ra sự mất 
nước kết tinh, phân hủy ion NO3

- và phân hủy 
một phần PVA. Trong khoảng nhiệt độ từ 150 - 
400oC sự giảm khối lượng kèm theo sự tỏa nhiệt 

diễn ra mạnh do sự phân hủy PVA. ở nhiệt độ 
lớn hơn 400oC không có sự biến đổi nào về khối 
lượng, như vậy có thể gán cho sự hình thành    
α-Fe2O3 tinh khiết. 

Dựa trên kết quả phân tích nhiệt, chúng tôi  
cho rằng để thu được Fe2O3 cần phải nung gel ở 
nhiệt độ lớn hơn 400oC. Do đó chúng tôi tiến 
hành khảo sát nhiệt độ nung ở 400oC đến 700oC. 
Điều chế các mẫu của Fe3+/PVA với tỉ lệ mol 
tương ứng là 1/3, nhiệt độ tạo gel là 80oC, sau 
đó nung gel ở các nhiệt độ 400oC, 500oC, 600oC 
và 700oC trong 2 giờ. Tiến hành ghi giản đồ 
nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu trên. Kết quả 
được chỉ ra ở hình 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4: Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu  khi nung ở các nhiệt độ khác nhau 
 

Từ hình  4 cho thấy, từ 600 - 700oC thu được 
đơn pha của α-Fe2O3. Tuy nhiên ở nhiệt độ tăng 
thì kích thước hạt tăng do sự kết tụ. Do đó 
chúng tôi chọn nhiệt độ nung 600oC để tiến 
hành các thí nghiệm tiếp theo. 

4. Xác định hình dạng kích thước, diện tích 
bề mặt riêng của mẫu tối ưu 

Qua khảo sát trên chúng tôi thu được điều 
kiện tối ưu để tổng hợp α-Fe2O3  là tỉ lệ mol 
Fe3+/PVA = 1/3, nhiệt độ tạo gel 80oC, nhiệt độ 
nung 600oC. Tiến hành tổng hợp mẫu trong điều 
kiện trên và ghi giản đồ nhiễu xạ Rơnghen, chụp 

ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và đo diện tích 
bề mặt riêng (BET). Kết  quả  được  chỉ  ra ở  
hình 5 và 6. 

Từ hình 5 và 6 cho thấy, α-Fe2O3 (hematit) 
thu được đơn pha, dạng hình que. Diện tích bề 
mặt riêng của α-Fe2O3 đo được theo phương 
pháp BET là 35,5 m2/g. 

IV - KẾT LUẬN 

- Đã xác định được điều kiện tối ưu để tổng 
hợp α-Fe2O3 kích thước nanomet bằng phương 
pháp đốt cháy gel là:  tỉ lệ mol Fe3+/PVA = 1:3, 

 

G G 
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G: Pha của γ-Fe2O3 
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nhiệt độ tạo gel 80oC, nung ở 600oC.  
- α-Fe2O3  thu  được có dạng hình que, kích 

thước hạt trung bình tính theo phương trình

Scherrer khoảng 25 nm. 
- Diện tích bề mặt riêng của α-Fe2O3  là 35,5 

m2/g. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 5: Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của mẫu tối ưu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 6: ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) của mẫu tối ưu 
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